Chương 3
Kết quả


3. Kết quả
3.1 Mạng lưới các VCQT ở Việt Nam

Bảng 3: Số VCQT trong mỗi phân hạng

	Phân hạng
	SỐ VCQT
	Số VCQT chỉ phù hợp với phân hạng này

	A1 Loài bị đe dọa toàn cầu
	62
	5

	A2 Loài phân bố hẹp
	33
	0

	A3 Loài giới hạn trong vùng địa sinh học
	40
	1

	A4 Tập trung cá thể của các loài
	18
	0


Kết quả nghiên cứu đã xác định được tổng số 63 VCQT tại Việt Nam. Số liệu chi tiết về mỗi vùng được trình bày trong Chương 4. Năm mươi tám VCQT (92% tổng số) đáp ứng được hơn hai tiêu chí, tuy nhiên, chỉ có một VCQT là Bản Thị - Xuân Lạc (VN 029) là đáp ứng toàn bộ bốn tiêu chí. Sáu mươi hai VCQT (98%) đáp ứng tiêu chí của phân hạng A1, điều này cho thấy tầm quan trọng của mạng lưới VCQT đối với các loài bị đe dọa toàn cầu. Chỉ có một VCQT không đáp ứng tiêu chí A1 là Sinh Long (VN028), được xác định vào phân hạng A3, do khu vực này có nhiều loài giới hạn phân bố trong một vùng địa sinh học không được ghi nhận ở bất cứ vùng nào khác tại Việt Nam (Bảng 3)

3.2 Phạm vi của mạng lưới các VCQT

Phạm vi. Tất cả 63 VCQT ở Việt Nam chiếm tổng diện tích 1.689.866 ha, tương đương 5% tổng diện tích cả nước. Các VCQT ở Việt Nam  có diện tích từ 2 đến hơn 100.000 ha, tuy nhiên, hầu hết có diện tích từ 10.000 đến 99.999 ha. Diện tích trung bình của một VCQT là 26.823 ha. Việc có ít các VCQT có diện tích lớn ở Việt Nam (chỉ có 10 VCQT rộng hơn 50.000 ha và một vùng duy nhất rộng hơn 100.000 ha) phản ánh một số yếu tố như: các sinh cảnh tự nhiên ở khắp nơi trong cả nước đã bị chia cắt nhiều; và theo các tiêu chí lựa chọn, khi có thể, các VCQT nên được quản lý như một đơn vị độc lập. Việc không có nhiều các VCQT quá nhỏ (chỉ có 4 VCQT có diện tích nhỏ hơn 1.000 ha) phản ánh tiêu chí lựa chọn là các VCQT nên là một khu vực tự nó cung cấp đủ toàn bộ các nhu cầu của các loài chim có tầm quan trọng trong khoảng thời gian chúng có mặt. Cả bốn VCQT có diện tích nhỏ hơn 1.000 ha đều là các sân chim ở đồng bằng sông Cửu Long (Hình 1).

Hình 1: Phân bổ các VCQT theo diện tích
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Bảng 4: Các tỉnh có nhiều VCQT nhất

	Tỉnh
	SỐ VCQT

	§¨k L¨k
	6

	Lâm Đồng
	5

	Gia Lai
	4

	Quảng Bình
	4

	Cà Mau
	3

	Kiên Giang
	3

	Kon Tum
	3

	Tuyên Quang
	3


Các tỉnh. Các VCQT đã được lựa chọn nằm trên địa bàn 37 trong số 61 tỉnh thành của Việt Nam (Bản đồ 1). Các tỉnh có số lượng VCQT nhiều nhất là Đăk Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Bình. Chỉ tính riêng bốn tỉnh này đã có đến 19 VCQT (30%) (Bảng 4). Và do đó các tỉnh này nên được coi là cần ưu tiên nhất cho các hoạt động bảo tồn. Đáng chú ý là ba trong số bốn tỉnh có số VCQT nhiều nhất đều nằm ở Tây Nguyên, nơi còn có diện tích sinh cảnh tự nhiên rộng nhất và có đến ba Vùng Chim Đặc hữu (VCĐH). Tỉnh thứ tư là Quảng Bình, nằm trong VCĐH Đất thấp Trung Bộ.

Đến nay, vẫn còn có 24 tỉnh và thành phố chưa lựa chọn được một VCQT nào. Các tỉnh và thành phố này tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh đông bắc Việt Nam. Sự phân bổ này phần nào thể hiện pham vi các sinh cảnh tự nhiên hạn hẹp của các vùng này, và cũng phần nào thể hiện việc chưa có nhiều điều tra điểu học được thực hiện ở đây. Nếu có thêm các điều tra, có thể sẽ có thêm nhiều VCQT được bổ sung từ các vùng này.  Các VCQT như vậy có lẽ sẽ được bổ sung từ vùng đông bắc Việt Nam, nơi còn có nhiều diện tích sinh cảnh tự nhiên đáng kể chưa được điều tra. Tuy nhiên, cũng có thể xác định thêm nhiều VCQT sẽ được bổ sung từ các vùng có mật độ dân cư cao là đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, nơi có rất nhiều sân chim là các địa điểm chim nước tập trung trú chân hoặc làm tổ sinh sản tại các sinh cảnh nhân tạo, rất nhiều sân chim như vậy đang được quản lý bảo vệ dưới các hình thức khác nhau.

Sinh cảnh. Bốn mươi mốt VCQT (65%) có các hệ sinh thái rừng trên đất liến. Tất cả các kiểu sinh cảnh rừng chính ở Việt Nam đều được đại diện đầy đủ trong các VCQT bao gồm rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh trên núi, rừng bán thường xanh, rừng rụng lá, rừng trên núi đá vôi và rừng lá kim (Bản đồ 3). Ngoài ra, các VCQT này còn có mẫu chuẩn cho kiểu rừng ven sông ít bị tác động nhất ở Việt Nam như dọc sông Kôn ở VCQT Kon Ja Răng (VN025) và dọc sông Srêpôk ở VCQT Yôk Đôn (VN044). 

Tám VCQT (13%) nằm trong các hệ sinh thái nước ngọt. Sinh cảnh tự nhiên tại các VCQT này chủ yếu là trảng cỏ ngập nước theo mùa, đầm nước ngọt và rừng tràm, tuy nhiên, nhóm này còn bao gồm 3 sân chim là nơi làm tổ và trú chân của các loài chim nước kiếm ăn ở các vùng đất ngập nước ngọt bên ngoài VCQT đó. Toàn bộ tám VCQT này đều nằm ở đồng bằng sông Cửu Long, và là nơi có những mẫu đại diện đáng kể nhất cho các hệ sinh thái vốn một thời chiếm ưu thế ở khắp vùng đồng bằng, đó là các VCQT Tràm Chim (VN006) và Láng Sen (VN007) là nơi có những mẫu đáng kể nhất của các đồng cỏ vùng Đồng Tháp Mười; các VCQT Kiên Lương (VN005) và Hà Tiên (VN003) là nơi có những mẫu đáng kể nhất của các đồng cỏ vùng Hà Tiên; và VCQT U Minh Thượng (VN004) là nơi có mẫu chuẩn đáng kể nhất của vùng rừng tràm U Minh.

Hệ sinh thái ven biển có đại diện trong 14 VCQT (22%). Sinh cảnh tự nhiên của các VCQT này bao gồm các bãi bùn và bãi cát gian triều, rừng ngập mặn và thảm cỏ biển. Sáu trong số các VCQT này nằm ở đồng bằng Bắc Bộ, năm vùng nằm ở dải ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Một VCQT nằm ở vùng gần cửa các sông Đồng Nai, Sài Gòn và Vàm Cỏ, và hai vùng còn lại nằm ở vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, phía bắc của đồng bằng Bắc Bộ. Điều đáng chú ý là mạng lưới các VCQT đã không xác định được một vùng nào ở khu vực ven biển miền Trung Việt Nam. Tuy đây có thể một phần do thiếu nỗ lực điều tra điểu học, nhưng nguyên nhân chính có lẽ là do vùng miền Trung Việt Nam không có các cửa sông lớn, và do đó cũng có tương đối ít sinh cảnh gian triều phù hợp với các loài chim nước di cư. Tuy nhiên, việc điều tra chi tiết thêm các vùng đầm phá ở miền Trung Việt Nam, có thể sẽ phát hiện thêm nhiều VCQT khác đến nay chưa được xác định.

Các loài thuộc phân hạng A1. Theo tài liệu Các loài chim bị đe dọa ở châu á1, có tổng số 72 loài bị đe dọa ở mức độ toàn cầu, gần bị đe dọa hoặc bị đe dọa nhưng thiếu dẫn liệu để phân hạng có phân bố tại Việt Nam. Ba tư loài trong số đó (47%) được khẳng định thường xuyên có phân bố với số lượng đáng kể ở ít nhất là ba VCQT, 51 loài (71%) được khẳng định thường xuyên có phân bố với số lượng đáng kể ở ít nhất là một VCQT (Bảng 5, Phụ lục 2). Trong số 21 loài chưa được khẳng định thường xuyên có phân bố ở bất cứ VCQT nào, nhiều loài có lẽ chỉ phân bố ở Việt Nam ở dạng loài lang thang, loài đi qua trên đường di cư hay loài trú đông hiếm gặp và không phân bố với số lượng đáng kể ở bất cứ vùng nào.

Bảng 5: Các loài thuộc phân hạng A1 trong các VCQT

	Mức độ bị đe dọa
	Số loài ở Việt Nam
	Số VCQT thường xuyên có một quần thể đáng kể của loài

	
	
	(3
	1-2
	0

	Tối nguy cấp
	3
	0
	2
	1

	Nguy cấp
	12
	3
	7
	2

	Sắp nguy cấp
	25
	10
	6
	9

	Gần bị đe dọa
	29
	20
	2
	9

	Không đủ dữ liệu
	1
	1
	0
	0

	Tổng số
	72
	34
	17
	21


Ghi chú: con số này không tính đến các VCQT chỉ có các ghi nhận chưa được kiểm chứng, hay các vùng không khẳng định loài thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể.

Bảng 6: Các loài tối nguy cấp và nguy cấp trên toàn cầu tại các VCQT

	Loài
	SỐ VCQT

	Tối nguy cấp

	KÒn kÒn Bengal Gyps bengalensis
	2

	KÒn kÒn má nhá G. tenuirostris
	0

	Cò quăm cánh xanh Pseudibis davisoni
	2

	Endangered

	Gà so cổ hung Arborophila davidi
	2

	Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi
	2

	Gà lôi lam đuôi trắng L. hatinhensis
	2

	Ngan cánh trắng Cairina scutulata
	1

	Vịt mỏ nhọn Mergus squamatus
	0

	¤ tác Houbaropsis bengalensis
	2

	Choắt lớn mỏ vàng Tringa guttifer
	4

	Vạc hoa Gorsachius magnificus
	1

	Cò thìa mặt đen Platalea minor
	6

	Già đẫy lớn Leptoptilos dubius
	0

	Khướu đầu đen má xám Garrulax yersini
	6

	Mi núi Bà Crocias langbianis
	2


Ghi chú: con số này không tính đến các VCQT chỉ có các ghi nhận chưa được kiểm chứng, hay các vùng không khẳng định loài thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể.
Mạng lưới các VCQT ở Việt Nam bao gồm toàn bộ các vùng có khẳng định thường xuyên có một số lượng đáng kể của một loài tối nguy cấp hay nguy cấp trên toàn cầu. Tuy nhiên, không có loài tối nguy cấp nào và chỉ có ba loài nguy cấp trên toàn cầu được khẳng định có phân bố ở ít nhất là ba VCQT, đó là Choắt lớn mỏ vàng Tringa guttifer, Cò thìa mặt đen Platalea minor và Khướu đầu đen má xám Garrulax yersini (Table 6). Ngoài ra, cả Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi và Ngan cánh trắng Cairina scutulata cũng được biết có phân bố ở nhiều hơn ba VCQT, tuy nhiên, một số VCQT không thể khẳng định chúng thường xuyên phân bố với số lượng lớn. Có ba loài trong số các loài tối nguy cấp và nguy cấp trên loàn cầu (Kền kền mỏ nhỏ Gyps tenuirostris, Vịt mỏ nhọn Mergus squamatus và Già đẫy lớn Leptoptilos dubius) không thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể ở bất cứ VCQT nào. Có vẻ như không có một vùng nào ở Việt Nam thường xuyên có một số lượng đáng kể của một trong ba loài này. 

Các loài thuộc phân hạng A2. Trong số 23 loài chim có vùng phân bố hẹp ở Việt Nam2, 12 loài (52%) được khẳng định thường xuyên phân bố ở ít nhất 3 VCQT, trong khi 22 loài (96%) (Bảng 7, Phụ lục 3) được khẳng định thường xuyên có phân bố ở ít nhất 1 VCQT. Chỉ có một loài phân bố hẹp không được khẳng định thường xuyên phân bố ở bất cứ VCQT nào là Nuốc đuôi hồng Harpactes wardi. Loài này trước đây đã từng phân bố ở VCQT Fan Si Pan (VN057)3, và chắc chắn vẫn còn phân bố đâu đó trong dãy Hoàng Liên Sơn.

Bảng 7: Các loài thuộc phân hạng A2 tại các VCQT

	Vùng Chim  Đặc hữu (VCĐH) / Phân VCĐH/ toàn bộ Việt Nam
	Tổng số loài ở VN
	Số VCQT thường xuyên có một quần thể đáng kể của loài

	
	
	(3
	1-2
	0

	VCĐH Vùng núi đông nam Trung Quốc
	1
	0
	1
	0

	VCĐH Đất thấp Trung Bộ
	9
	6
	3
	0

	VCĐH Đất thấp Nam Việt Nam
	3
	2
	1
	0

	VCĐH Cao nguyên Đà Lạt
	8
	6
	2
	0

	VCĐH Cao nguyên Kon Tum
	9
	5
	4
	0

	PVCĐH Fan Si Pan và Bắc Lào
	4
	1
	2
	1

	Toàn bộ Việt Nam
	23
	12
	10
	1


Ghi chú: con số này không tính đến các VCQT chỉ có các ghi nhận chưa được kiểm chứng, hay các vùng không khẳng định loài thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể. Tổng số các loài có vùng phân bố hẹp ở các VCĐH và PVCĐH khác với số loài ở toàn bộ Việt Nam do một số loài phân bố hẹp phân bố ở nhiều hơn một VCĐH.

Loài thuộc phân hạng A3. Trong số 212 có vùng phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học, 50 loài (71%) được khẳng định thường xuyên phân bố ở ít nhất 3 VCQT, trong khi 201 (95%) được khẳng định thường xuyên phân bố ở ít nhất 1 VCQT (Bảng 8, Phụ lục 4). Mức đại diện của các loài chỉ giới hạn phân bố trong vùng Rừng ẩm nhiệt đới Đông Dương (Biome 09) và Vùng Nhiệt đới khô Indo-Malaya (11) trong mạng lưới các VCQT của Việt Nam là rất tốt với lần lượt 93% và 85% tổng số loài chỉ phân bố trong vùng địa sinh học có mặt ở ít nhất 3 VCQT. Phần lớn các loài giới hạn phân bố trong vùng địa sinh học không có mặt ở ít nhất 3 VCQT là các loài của vùng Rừng ôn đới Trung Quốc - Himalaya (Biome 07)  Rừng á nhiệt đới Trung Quốc - Himalaya (Biome 08) phản ánh số lượng rất hạn chế của các loài này tại Việt Nam, và có rất ít các số liệu cập nhật về khu hệ chim ở các vùng rừng trên núi tại miền Bắc Việt Nam. Cuối cùng, các loài giới hạn trong vùng địa sinh học Bình nguyên Indo-Gangetic (Biome 12) có rất ít ghi nhận về phân bố tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc ít vùng thường xuyên có một số lượng đáng kể của các loài này (¤ tác Houbaropsis bengalensis, Sẻ bụi lưng xanh Saxicola jerdoni và Chích đuôi dài Graminicola bengalensis) phản ánh mức độ bị đe dọa cao của các sinh cảnh trảng cỏ tự nhiên liên quan đến các quần xã chim ở Việt Nam.

Bảng 8: Các loài thuộc phân hạng A3 tại các VCQT

	Vùng địa sinh học
	Tổng số loài ở VN
	Số VCQT thường xuyên có một quần thể đáng kể của loài

	
	
	(3
	1-2
	0

	07 - Rừng ôn đới Trung Quốc-Himalaya
	47
	17
	28
	2

	08 - Rừng á nhiệt đới Trung Quốc-Himalaya
	106
	83
	20
	3

	09 - Rừng ẩm nhiệt đới Đông Dương
	30
	28
	1
	1

	11 - Vùng Nhiệt đới khô Indo-Malaya
	26
	22
	1
	3

	12 - Bình nguyên Indo-Gangetic
	3
	0
	1
	2

	Total
	212
	150
	51
	11


Ghi chú: con số này không tính đến các VCQT chỉ có các ghi nhận chưa được kiểm chứng, hay các vùng không khẳng định loài thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể.

Các loài thuộc phân hạng A4. Có tổng số 27 loài chim nước sống thành bầy đàn đáp ứng tiêu chí A4i (Bảng 9, Phụ lục 5). Mười lăm loài trong số đó (56%) chỉ đáp ứng tiêu chí A4i tại một VCQT, và chỉ có ba loài (Choắt lớn mỏ vàng Tringa erythropus, Mòng bể mỏ ngắn Larus saundersi và Cò thìa mặt đen) là đáp ứng tiêu chí A4i ở ít nhất 3 VCQT. Ngoại trừ một số vùng đất ngập nước ở đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, hầu như tất cả VCQT đều không số liệu định lượng về các loài chim nước thu thập trong thời gian dài. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ có số liệu định lượng của một số ít các chuyến điều tra sơ bộ, thường được thực hiện trong cùng một thời điểm trong năm. Do vậy, sẽ có rất nhiều tập hợp các đàn chim nước có số lượng cá thể của một số loài vượt quá ngưỡng 1% số lượng quần thể đã bị bỏ qua trong các điều tra trước đây, đặc biệt là các tập đoàn chỉ hình thành trong một giai đoạn ngắn trong năm.

Các VCQT nơi có số lượng lớn nhất các loài chim nước sống tập đoàn đáp ứng tiêu chí A4i và VCQT Xuân Thủy (VN017) với chín loài và VCQT U Minh Thượng (VN004) với tám loài. Cả hai VCQT đều đã từng là đối tượng của các chuyến điều tra điểu học thường xuyên trong thời gian dài. Trong tương lai, có thể sẽ có rất nhiều các VCQT được bổ sung theo tiêu chí A4i, đặc biệt là ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển miền Trung Việt Nam và các sân chim ở khắp nơi trong cả nước.

Bảng 9: Các loài thuộc phân hạng A4i tại các VCQT

	Loài
	SỐ VCQT
	Mã số VCQT

	Mồng két mày trắng Anas querquedula
	1
	VN006

	Mồng két A. crecca
	1
	VN006

	Sếu đầu đỏ Grus antigone
	2
	VN005, VN006

	Xít (chích) Porphyrio porphyrio
	1
	VN004

	Choăt mỏ thẳng đuôi đen Limosa limosa
	2
	VN017, VN062

	Choắt mỏ cong lớn Numenius arquata
	2
	VN002, VN017

	Choắt chân đỏ Tringa erythropus
	3
	VN012, VN015, VN017

	Choắt lớn mỏ vàng T. guttifer
	1
	VN017

	Choắt lùn đuôi xám Heteroscelus brevipes
	1
	VN017

	Choắt chân màng lớn Limnodromus semipalmatus
	2
	VN002, VN017

	Rẽ trán trắng Calidris alpina
	1
	VN017

	Gà lôi nước ấn Độ Metopidius indicus
	1
	VN004

	Choi choi khoang cổ Charadrius alexandrinus
	1
	VN062

	Choi choi Mông Cổ C. mongolus
	1
	VN012

	Choi choi lưng hung C. leschenaulti
	2
	VN062, VN063

	Dô nách nâu Glareola maldivarum
	1
	VN004

	Mòng bể mỏ ngắn Larus saundersi
	4
	VN012, VN014, VN015, VN017

	Cốc đen nhỏ Phalacrocorax niger
	2
	VN004, VN011

	Cốc đế nhỏ P. fuscicollis
	1
	VN008

	Cò trắng Trung Quốc Egretta eulophotes
	2
	VN001, VN002

	Diệc lửa Ardea purpurea
	1
	VN004

	Cò ngàng lớn Casmerodius albus
	2
	VN004, VN062

	Vạc xám Nycticorax nycticorax
	2
	VN009, VN010

	Vạc hoa Gorsachius magnificus
	1
	VN029

	Quắm đen nhỏ Plegadis falcinellis
	1
	VN004

	Cò thìa mặt đen Platalea minor
	6
	VN012, VN013, VN014, VN015, VN017, VN060

	Giang sen Mycteria leucocephala
	1
	VN004


Bảng 10: Các VCQT đáp ứng tiêu chí Ramsar

	MÃ VCQT
	Tên VCQT

	VN001
	Đất Mũi

	VN002
	Bãi Bồi

	VN004
	U Minh Thượng

	VN005
	Kiên Lương

	VN006
	Tràm Chim

	VN012
	Nghữa Hưng

	VN013
	Tiền Hải

	VN014
	Thái Thụy

	VN015
	Tiên Lãng

	VN017
	Xuân Thủy

	VN060
	Hà Nam

	VN062
	Bình Đại

	VN063
	Ba Tri


Theo Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar), Việt Nam cam kết "cân nhắc việc bảo tồn các vùng đất ngập nước trong quy hoạch sử dụng đất của quốc gia, xây dựng và thực hiện các kế hoạch để hết sức thúc đẩy và khuyến khích việc sử dụng thông minh các vùng đất ngập nước trong phạm vi lãnh thổ". Ngoài ra, Việt Nam cũng cam kết sẽ chỉ định các vùng đất ngập nước đáp ứng các tiêu chí Ramsar về các Vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (các khu Ramsar). Các vùng đất ngập nước đáp ứng tiêu chí Ramsar nếu:

· là một mẫu có tính đại diện, hiếm hay đặc sắc của một vùng đất ngập nước tự nhiên hoặc gần tự nhiên tìm thấy một vùng địa sinh học tương ứng

· nơi có các loài bị đe dọa ở mức sắp nguy cấp, nguy cấp hay tối nguy cấp, hay các quần xã sinh thái đang bị đe dọa.

· thường xuyên có hơn 1% số lượng quần thể của một loài hoặc phân loài chim nước.

Mười ba vùng trong số các VCQT của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí trên, và do đó, đủ tiêu chuẩn cần để xác định là Khu Ramsar. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có một vùng trong số này là VCQT Xuân Thủy (VN017) đã chính thức được công nhận là Khu Ramsar, ngoài ra còn có nhiều vùng khác cũng đang được đề xuất để công nhận khu Ramsar, trong đó có các VCQT Tràm Chim và Thái Thụy (VN006 và VN014). 

Các taxon của phân hạng thứ cấp. Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 2000, trong số các taxon linh trưởng ở Việt Nam có ba taxon bị đe dọa ở mức tối nguy cấp, bốn taxon nguy cấp, sáu taxon sắp nguy cấp, hai taxon gần bị đe dọa và năm taxon chưa đủ dẫn liệu để phân hạng bị đe dọa4. Đã có 17 (85%) taxon trong số nói trên được khẳng định ít nhất có phân bố ở một vùng trong mạng lưới các VCQT của Việt Nam và thêm vào đó là ghi nhận chưa được kiểm chứng về sự phân bố của một taxon khác (Bảng 11). Điều này chứng tỏ mức độ thống nhất giữa các vùng có tầm quan trọng đối với công tác bảo tồn các loài chim và các vùng quan trọng đối với công tác bảo tồn các taxon linh trưởng. Do vậy, việc bảo tồn mạng lưới các VCQT sẽ góp phần đáng kể vào các nỗ lực bảo tồn các taxon linh trưởng ở Việt Nam.

Bảng11: Các taxon thuộc phân hạng thứ cấp S1 tại các VCQT

	Taxon
	Tên khoa học
	Tình trạng
	Số lượng VCQT

	
	
	
	Khẳng định
	Chưa khẳng định

	Cu ly lớn
	Nycticebus bengalensis
	DD
	3
	8

	Cu ly nhỏ
	N. pygmaeus
	VU
	5
	5

	Khỉ đuôi lợn
	Macaca leonina
	VU
	12
	3

	Khỉ mốc 
	M. assamensis
	VU
	4
	5

	Khỉ vàng
	M. mulatta
	NT
	7
	12

	Khỉ đuôi dài
	M. fascicularis
	NT
	8
	3

	Khỉ mặt đỏ
	M. arctoides
	VU
	15
	12

	Voọc đen má trắng
	Trachypithecus francoisi francoisi
	VU
	0
	3

	Voọc Hà Tĩnh
	T. f. hatinhensis
	EN
	3
	0

	Voọc đen tuyền
	T. f. ebenus
	DD
	0
	0

	Voọc đầu vàng
	T. poliocephalus poliocephalus
	CR
	0
	0

	Voọc mông trắng
	T. delacouri
	CR
	1
	0

	Voọc mào
	T. villosus
	DD
	5
	2

	Voọc vá chân nâu
	Pygathrix nemaeus nemaeus
	EN
	4
	6

	Voọc vá chân xám
	P. n. cinerea
	DD
	3
	0

	Voọc vá chân đen
	P. nigripes
	EN
	2
	3

	Voọc mũi hếch
	Rhinopithecus avunculus
	CR
	2
	0

	Vườn đen tuyền
	Nomascus concolor
	EN
	3
	0

	Vượn đen má trắng
	N. leucogenys
	DD
	2
	3

	Vượn đen má vàng
	N. gabriellae
	VU
	10
	3


Ghi chú: CR = tối nguy cấp, EN = nguy cấp, VU = sắp nguy cấp, NT = gần bị đe dọa, DD = thiếu dẫn liệu theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004. Số liệu này không tính đến các VCQT, nơi các taxon mới chỉ được định loại đến mức giống, hay nơi mà quần thể của taxon được cho rằng đã tuyệt chủng cục bộ.

Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 2000, ở Việt Nam có một loài cá sấu bị đe dọa ở mức tối nguy cấp và trong số các loài rùa có sáu loài bị đe dọa ở mức tối nguy cấp, 12 loài nguy cấp, bảy loài sắp nguy cấp và một loài gần bị đe dọa4. Đã có 19 (70%) taxon trong số nói trên được khẳng định ít nhất có phân bố ở một vùng trong mạng lưới các VCQT của Việt Nam và thêm vào đó là các ghi nhận chưa được kiểm chứng về sự phân bố của một taxon khác (Bảng 12). Do vậy, việc bảo tồn mạng lưới các VCQT sẽ góp phần đáng kể vào các nỗ lực bảo tồn các taxon rùa và cá sấu ở Việt Nam.

Bảng12: Các taxon thuộc phân hạng thứ cấp S2 tại các VCQT

	Taxon
	Tên khoa học
	Tình trạng
	Số lượng VCQT

	
	
	
	Khẳng định
	Chưa khẳng định

	Cá sấu nước ngọt
	Crocodylus siamensis
	CR
	 1*
	2

	Rùa đầu to
	Platysternon megacephalum
	EN
	4
	8

	Rùa batagu
	Batagur baska
	CR
	0
	0

	Rùa hộp lưng đen
	Cuora amboinensis
	VU
	1
	4

	Rùa hộp trán vàng
	C. galbinifrons
	CR
	3
	4

	Rùa hộp ba vạch
	C. trifasciata
	CR
	1
	4

	Rùa đất Sêpôn
	Cyclemys dentata
	NT
	2
	1

	Rùa đất Spengle
	Geoemyda spengleri
	EN
	2
	4

	Rùa đát lớn
	Heosemys grandis
	VU
	0
	2

	Rùa răng
	Hieremys annandalii
	EN
	1
	1

	Rùa ba gờ
	Malayemys subtrijuga
	VU
	1
	1

	Rùa Trung bộ
	Mauremys annamensis
	CR
	0
	0

	Rùa câm
	M. mutica
	EN
	1
	0

	Rùa cổ sọc
	Ocadia sinensis
	EN
	1
	2

	Rùa sa nhân
	Pyxidea mouhotii
	EN
	4
	5

	Rùa bốn mắt
	Sacalia quadriocellata
	EN
	3
	0

	Rùa cổ bù
	Siebenrockiella crassicollis
	VU
	1
	0

	Rùa núi vàng
	Indotestudo elongata
	EN
	3
	6

	Rùa núi nâu
	Manouria emys
	EN
	0
	0

	Rùa núi viền
	M. impressa
	VU
	3
	3

	Ba ba Nam Bộ
	Amyda cartilaginea
	VU
	6
	3

	Ba ba gai
	Palea steindachneri
	EN
	2
	5

	Giải
	Pelochelys cantorii
	EN
	0
	0

	Ba ba trơn
	Pelodiscus sinensis
	VU
	2
	4

	Ba ba ?
	Rafetus swinhoei
	CR
	0
	0

	Đồi mồi dứa
	Chelonia mydas
	EN
	0
	0

	Đồi mồi
	Eretmochelys imbricata
	CR
	0
	0


Ghi chú: CR = tối nguy cấp, EN = nguy cấp, VU = sắp nguy cấp, NT = gần bị đe dọa theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004; * = loài đã tuyệt chủng cục bộ mới được đưa vào lại. Số liệu này không tính đến các VCQT, nơi các taxon mới chỉ được định loại đến mức giống, hay nơi mà quần thể của taxon được cho rằng đã tuyệt chủng cục bộ.

Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 2000, trong số các taxon thực vật hạt trần ở Việt Nam có một taxon bị đe dọa ở mức nguy cấp, 11 taxon sắp nguy cấp, bốn taxon gần bị đe dọa và hai taxon chưa đủ dẫn liệu để phân hạng bị đe dọa4. Đã có 13 (72%) taxon trong số nói trên được khẳng định ít nhất có phân bố ở một vùng trong mạng lưới các VCQT của Việt Nam và thêm vào đó là ghi nhận chưa được kiểm chứng về sự phân bố của một taxon khác (Bảng 13). Do vậy, việc bảo tồn mạng lưới các VCQT sẽ góp phần đáng kể vào các nỗ lực bảo tồn các taxon thực vật hạt trần ở Việt Nam.

Bảng 13: Các taxon thuộc phân hạng thứ cấp S3 tại các VCQT

	Taxon
	Tình trạng
	Số lượng VCQT

	
	
	Khẳng định
	Chưa khẳng định

	Pinus krempfii
	VU
	3
	1

	P. merkusii
	VU
	3
	1

	P. wangii
	EN
	1
	0

	P. dalatensis
	VU
	4
	2

	P. fenzeliana
	NT
	0
	0

	Pseudotsuga brevifolia
	VU
	0
	0

	Keteleeria fortunei
	NT
	0
	0

	Cunninghamia konishii
	VU
	0
	0

	Taiwania cryptomerioides
	VU
	1
	0

	Calocedrus macrolepis
	VU
	2
	1

	Fokienia hodginsii
	NT
	10
	4

	Cupressus torulosa
	NT
	0
	1

	Podocarpus neriifolius
	DD
	13
	3

	Cephalotaxus mannii
	VU
	4
	1

	Amentotaxus argotaenia var. argotaenis
	VU
	3
	1

	A. yunnanensis
	VU
	1
	1

	A. poilanei
	VU
	2
	0

	Taxus wallichiana
	DD
	1
	0


Ghi chú: CR = tối nguy cấp, EN = nguy cấp, VU = sắp nguy cấp, NT = gần bị đe dọa theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004. Số liệu này không tính đến các VCQT, nơi các taxon mới chỉ được định loại đến mức giống.

Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 2000, ở Việt Nam có một loài voi bị đe dọa ở mức nguy cấp và trong số các taxon thú móng guốc có hai loài bị đe dọa ở mức tối nguy cấp, bốn loài nguy cấp, ba loài sắp nguy cấp, một loài gần bị đe dọa và hai taxon chưa đủ dẫn liệu để phân hạng bị đe dọa4. Đã có 7 (58%) taxon trong số nói trên được khẳng định ít nhất có phân bố ở một vùng trong mạng lưới các VCQT của Việt Nam và thêm vào đó là các ghi nhận chưa được kiểm chứng về sự phân bố của hai taxon khác tại các VCQT (Bảng 12). Do vậy, việc bảo tồn mạng lưới các VCQT sẽ góp phần đáng kể vào các nỗ lực bảo tồn các taxon voi và thú móng guốc ở Việt Nam.

Bảng12: Các taxon thuộc phân hạng thứ cấp S2 tại các VCQT

	Taxon
	Tên khoa học
	Tình trạng
	Số lượng VCQT

	
	
	
	Khẳng định
	Chưa khẳng định

	Voi châu ¸
	Elephas maximus
	EN
	4
	4

	Tê giác một sừng
	Rhinoceros sondaicus
	CR
	1
	1

	Lợn rừng Trường Sơn
	Sus bucculentus
	DD
	0
	1

	Hươu xạ
	Moschus berezovskii
	NT
	0
	0

	Nai cµ-toong
	Cervus eldii
	VU
	1
	1

	Hươu vàng
	Axis porcinus annamiticus
	DD
	0
	1

	Bò xám
	Bos sauveli
	CR
	0
	0

	Bò tót
	B. gaurus
	VU
	11
	7

	Bò rừng
	B. javanicus
	EN
	6
	1

	Trâu rừng
	Bubalus arnee
	EN
	0
	0

	Sơn dương
	Naemorhedus sumatraensis
	VU
	15
	13

	Sao la
	Pseudoryx nghetinhensis
	EN
	3
	3


Ghi chú: CR = tối nguy cấp, EN = nguy cấp, VU = sắp nguy cấp, NT = gần bị đe dọa theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004. Số liệu này không tính đến các VCQT, nơi các taxon mới chỉ được định loại đến mức giống, hay nơi mà quần thể của taxon được cho rằng đã tuyệt chủng cục bộ.

Thực hành xác định ưu tiên bảo tồn. Mạng lưới các VCQT rất phù hợp với việc xây dựng các ưu tiên bảo tồn ở mức quốc tế là vùng. Toàn bộ các VCQT của Việt Nam đều nằm trong điểm nóng Indo-Burma do Conservation International5 xác định. Điểm nóng này được xác định bao gồm toàn bộ Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Thái Lan, một phần của Nepal, ấn Độ và tây nam Trung Quốc và đã nêu bật tầm quan trọng toàn cầu của vùng này đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học. 

Bảng 15: Số lượng các VCQT trong các VCĐH/PVCĐH

	VC§H/PVC§H
	Số lượng VCQT

	Đất thấp Trung Bộ
	11

	Cao nguyên Đà Lạt
	6

	Đất thấp Nam Việt Nam
	5

	Cao nguyên Kon Tum
	5

	Fan Si Pan và bắc Lào
	3

	Vùng núi đông nam Trung Quốc
	1


Ba mươi mốt VCQT (49%) nằm trong các VCĐH hoặc PVCĐH do BirdLife International2 xác định (Bản đồ 6). VCĐH Đất thấp Trung Bộ có số lượng các VCQT nhiều nhất (Bảng 15). Việc có đến 11 VCQT trong VCĐH này có thể phần nào giả thích là do sự phân bố ít đồng nhất của các loài chim có vùng phân bố hẹp được xác định cho VCĐH này như Gà lôi lam đuôi trắng Lophura hatinhensis chỉ giới hạn phân bố ở phía bắc VCĐH, Khướu mun Stachyris herbeti chỉ giới hạn phân bố ở vùng núi đá vôi ở trung tâm VCĐH, trong khi Gà so Trung Bộ Arborophila merlini và Gà lôi lam mào trắng lại chỉ phân bố ở phía nam của VCĐH. Do đó, đối với VCĐH Đất thấp Trung Bộ, cần phải lựa chọn nhiều VCQT thì mới đủ đảm bảo tính đại diện của tất cả các loài chim có vung phân bố hẹp.

Ba mốt trong số 41 VCQT (76%) ở các vùng rừng trên đất liền nằm trong các VCĐH hoặc PVCĐH. Trong số 10 VCQT ở các vùng rừng trên đất liền không nằm trong các VCĐH hoặc PVCĐH, năm là các vùng rừng rụng lá hoặc bán thường xanh ở Tây Nguyên được lựa chọn trên cơ sở sự có mặt của các loài bị đe dọa toàn cầu chưa được đại diện đầy đủ tại các vùng khác, và năm là các vùng rừng thường xanh trên núi ở miền Bắc Việt Nam được lựa chọn trên cơ sở có nhiều loài giới hạn phân bố trong đơn vị địa sinh học có mặt tại vùng.

Ba tư VCQT (54%) nằm trong các vùng cảnh quan ưu tiên cho bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực Rừng của phức vùng sinh thái hạ Mê Kông (RHMK) do WWF xác định 6. Trong số 29 VCQT không nằm trong các cảnh quan ưu tiên, 26 nằm bên ngoài RHMK ở các vùng ven biển và ở miền Bắc Việt Nam. Vì vậy, có đến 92% tổng số các VCQT nằm trong vùng RHMK nằm trong các cảnh quan ưu tiên của vùng này cho thấy sự đồng nhất cao trong việc xác định ưu tiên của hai cách tiếp cận này. Các cảnh quan ưu tiên có số VCQT cao nhất là CA1 - Trung Trường Sơn với tám vùng, SA3 - phía nam dông chính của dãy Trường Sơn với sáu vùng, và DF4 - Rừng khô vùng bình nguyên phía đông với năm vùng (Bản đồ 5).

3.3 Các khiếm khuyết có thể còn tồn tại

Danh lục các VCQT được thể hiện trong sách hướng dẫn này không có nghĩa đã đầy đủ. Còn rất nhiều vùng ở Việt Nam chưa có các nghiên cứu cập nhật về điểu học, đáng chú ý nhất và vùng bắc Việt Nam, vùng ven biển miền Trung và các vùng đất thấp và núi thấp khu vực nam Trung Bộ. Thậm chí ngay trong mặng lưới các VCQT, việc khảo sát cũng chưa được tiến hành đầy đủ. Chỉ có 16 VCQT có thể được coi là đã khảo sát khá kỹ, có thể tin tưởng rằng tất cả các loài quan trọng thường xuyên phân bố tại vùng đã được ghi nhận và đã có số liệu về hiên trạng và phân bố của các loài này trong vùng. Tại 31 VCQT, mức độ khảo sát được coi là trung bình, có thể tin tưởng rằng tất cả các loài quan trọng thường xuyên phân bố tại vùng đã được ghi nhận nhưng chưa có số liệu về hiện trạng và phân bố của các loài này trong vùng. Còn với 16 VCQT còn lại, mức độ khảo sát được coi là thấp, danh lục các loài quan trọng được xác định là chưa được hoàn thiện. Do đó, tầm bao quát của mạng lưới các VCQT, xét về khía cạnh các loài chim, có thể lớn hơn só với những thông tin đã biết.

Hiện ở Việt Nam có rất nhiều vùng hầu như chắc chắn đáp ứng tiêu chí để cộng nhận là VCQT nhưng chưa được đưa vào vì thời điểm biên soạn sách hướng dẫn này vẫn thiếu số liệu điểu học đáng tin cậy. Do không thể đưa ra được danh lục tổng thể tất các vùng có thể đáp ứng tiêu chí VCQT, chúng tôi chỉ đưa ra danh lục các vùng được cho là xứng đáng để công nhận VCQT nhất trong Bảng 16. Các vùng này cần được xem là quan tâm hàng đầu cho các điều tra về điểu học nhằm làm rõ tầm quan trọng của chúng đối với công tác bảo tồn chim, đánh giá các mối đe dọa hiện tại và tiềm năng đến tính đa dạng sinh học, và đưa ra kiến nghị cho các hoạt động bảo tồn.

Bảng 16: Các vùng được dự đoán đáp ứng tiêu chí VCQT

	Vùng
	Tỉnh
	Tiêu chí VCQT

	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bù Gia Mập
	Bình Phước
	A1, A2 (VCĐH Đất thấp Nam Việt Nam, đặc biệt là các loài Gà so cổ hung Arborophila davidi và Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini)

	Quần đảo Côn Đảo
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	A1 (Bồ câu Nicobar Caloenas nicobarica); A4ii (khả năng có một số tập đoàn chim biển lớn)

	Các huyện Nam Đông, A Lưới, Hương Thủy và Hương Trà
	Thừa Thiên Huế
	A1, A2 (VCĐH Đất thấp Trung Bộ, đặc biệt là Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi)

	Huyện Sa Thầy
	Kon Tum
	A1 (Kền kền Bengal Gyps bengalensis, Kền kền đầu đỏ Sarcogyps calvus và Công Pavo muticus); A2 (Gà tiền mặt đỏ)

	Quần đảo Trường Sa
	Khánh Hòa
	A4ii (khả năng có một số tập đoàn chim biển lớn)


Sinh cảnh. Một trong những khiếm khuyết chính của mạng lưới các VCQT liên quan đến sinh cảnh là không xác định được một VCQT nào đại diện cho hệ sinh thái biển. Một số ít vùng của Việt Nam, ví dụ như Hòn Trứng ở Vườn Quốc gia Côn Đảo, đã được biết là có các tập đoàn chim biển làm tổ sinh sản, tuy nhiên chưa xác định được có loài nào phân bố với số lượng vượt ngưỡng 1% quần thể của các loài chim biển sống tập đoàn hay không. Tuy trong tương lai, có thể sẽ có một số VCQT được xác định cho các quần thể sinh sản của chim biển, đặc biệt là tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng mạng lưới các VCQT của Việt Nam cũng sẽ không thể có đủ tính đại diện cho đa dạng sinh học biển của quốc gia do tính tương thích thấp giữa các vùng quan trọng đối với đa dạng sinh học biển và các vùng quan trọng đối với đa dạng chim.

Các loài chim. Hai mốt loài phân hạng A1, một loài phân hạng A2 và 11 loài phân hạng A3 đã được ghi nhận ở Việt Nam không được khẳng định thường xuyên có phân bố ở bất cứ VCQT nào (Bảng 17). Nhiều loài trong số đó có lẽ không còn thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể ở bất cứ khu vực nào ở Việt Nam do chúng chỉ có ở Việt Nam ở tình trạng loài vãng lai, hoặc loài dừng chân trên đường di cư hay là loài trú đông nhưng hiếm gặp. Trong nhóm này có thể kể đến Đại bàng đen Aquila clanga và Đại bàng đầu nâu A. heliaca, hai loài phân bố rất rộng và chỉ với mật độ rất thấp ở tất cả các điểm trong vùng phân bố của chúng. Việc bảo tồn mạng lưới các VCQT sẽ không thể đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo tồn các loài như vậy.

Có một số loài có thể thường xuyên phân bố với số lượng đáng kể ở một số vùng nào đó tại Việt Nam, nhưng các vùng đó lại chưa được xác định là VCQT. Trong tương lai, các khảo sát để xác định các vùng quan trọng đối với các loài như vậy cần tập trung vào vùng núi Hoàng Liên Sơn (Nuốc đuôi hồng, Sáo đất mỏ to Zoothera rubrocanus, Oanh đuôi nhọn lưng vàng Tarsiger chrysaeus và Cuốc ngực xám Porzana bicolor), các vùng đất ngập nước trong nội địa ở miền Bắc Việt Nam (để tìm kiếm Vịt mặt trắng Aythya nyroca, Vịt đầu đen A. baeri và Vịt mỏ nhọn), các sinh cảnh trảng cỏ, đặc biệt là các trảng cỏ nằm trong vùng các sinh cảnh ven sông hay các sinh cảnh đất ngập nước ngọt khác ở miền Bắc Việt Nam (để tìm kiếm Sẻ bụi lưng xanh Saxicola jerdoni và Chích đuôi dài Graminicola bengalensis), các sinh cảnh nhân tạo ở miền Trung và Nam Việt Nam (để tìm kiếm Cay ấn Độ Coturnix coromandelica và Di má trắng Lonchura oryzivora), các vùng rừng đất thấp và rừng núi thấp ở phía nam Việt Nam (để tìm kiếm Phường chèo gáy xám Pericrocotus swinhoei), và các đảo xa bờ có rừng (để tìm kiếm Bồ câu Nicobar Caloenas nicobarica).

Bảng 17: Các loài thuộc phân hạng A1, A2 và A3 không khẳng định có phân bố thường xuyên ở các VCQT

	Loài
	Tiêu chí VCQT
	Ghi chú

	Cay ấn Độ
Coturnix coromandelica
	A3
	Loài phân bố ở các sinh cảnh nhân tạo hiện hầu như không được đại diện trong mạng lưới VCQT. Hơn nữa, sinh cảnh của loài này không phải là đối tượng tập trung điều tra điểu học và do vậy, loài này có thể chưa được ghi nhận ở nhiều VCQT.

	Vịt mặt trắng

Aythya nyroca
	A1
	Loài này coi là loài trú đông hiếm ở Việt Nam, tuy nhiên gần đây không có ghi nhận3. Có thể loài này hiện vẫn còn ở Việt Nam do gần đây không có điều tra điểu học nào được thực hiện ở các vùng đất ngập nước nội địa ở miền Bắc Việt Nam.

	Vịt đầu đen
A. baeri
	A1
	Đây là loài di cư rất hiếm gặp ở đồng bằng Bắc Bộ và gần đây có một số ghi nhận chắc chắn ở VCQT Xuân Thủy (VN017)3. Tuy nhiên, không biết loài này có thường xuyên phân bố với một số lượng đáng kể tại đây hay không.

	Vịt mỏ nhọn

Mergus squamatus
	A1
	Tuy đã từng có những ghi nhận về loài này ở một số vùng đất ngập nước nội địa ở miền Bắc Việt Nam7, nhưng không có ghi nhận nào trong thời gian gần đây3. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ phần nào phản ánh việc có ít các điều tra điểu học được thực hiện ở các vùng đất ngập nước nội địa ở miền Bắc Việt Nam.

	Gõ kiến nâu đỏ 

Gecinulus viridis
	A3
	Đã có một số ghi nhận về loài này ở các VCQT Chư Prông, Sinh Long và Cát Lộc (VN023, VN028 và VN052). Tuy nhiên, do các ghi nhận này đều ở quá xa vùng phân bố đã biết của loài8, chúng hiện được coi là ghi nhận chưa được kiểm chứng.

	Nuốc đuôi hồng

Harpactes wardi
	A1, A2
	Đã từng có các ghi nhận ở VCQT Fan Si Pan (VN057), nhưng không có ghi nhận khẳng định nào trong thời gian gần đây3. Tuy nhiên, có thể loài này vẫn còn phân bố đâu đó trong dãy Hoàng Liên Sơn.

	Bồ câu Nicobar

Caloenas nicobarica
	A1
	Trước đây, loài này đã từng được thu mẫu ở Côn Đảo7 và có ghi nhận tại đảo Phú Quốc9. Không có ghi nhận khẳng định nào về các loài này trong thời gian gần đây, tuy nhiên, có thể điều này chỉ phần nào phản ánh việc thiếu các điều tra điểu học tại các vùng nói trên.

	Gà nước mình cườm
Crex crex
	A1
	Loài này chỉ một lần được ghi nhận ở một chợ tại đồng bằng sông Cửu Long3. Tại Việt Nam, loài này có lẽ chỉ là loài vãng lai3.

	Cuốc ngực xám
Porzana bicolor
	A3
	Loài này là loài định cư hiếm và phân bố rải rác ở tây bắc Việt Nam8. Tuy không có ghi nhận khẳng định nào về loài này trong thời gian gần đây, nhưng rất có thể chỉ là do chúng còn chưa được ghi nhận tại các VCQT có sinh cảnh phù hợp ở tây bắc Việt Nam. 

	Cuốc nâu
P. paykullii
	A1
	Loài này là loài di cư dừng chân hiếm gặp ở vùng đông bắc và miền Nam Việt Nam 8. Không xây dựng được vùng nào có có một quần thể đáng kể của loài.

	Xúc cá
Rynchops albicollis
	A1
	Không có ghi nhận nào về loài này trong thời gian gần đây ở Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam, chúng hầu như chắc chắn đã tuyệt chủng cục bộ tại các quốc gia này.

	Mòng bể Relic 

Larus relictus
	A1
	Đến nay, mới chỉ có hai ghi nhận về loài này ở Việt Nam và đều ở vịnh Bắc Bộ3. Loài này chắc là không tồn tại với một số lượng đáng kể ở bất cứ vùng nào tại Việt Nam.

	Nhàn bụng đen
Sterna acuticauda
	A1
	Đây là loài vãng lai ở miền Trung Việt Nam8 và chắc là không tồn tại với một số lượng đáng kể ở bất cứ vùng nào tại Việt Nam.

	Kền kền mỏ nhỏ
Gyps tenuirostris
	A1
	Trước đây, loài này đã từng phân bố ở miền Trung và Nam Việt Nam7. Không có ghi nhận khẳng định nào về loài này trong thời gian gần đây, có thể chúng chỉ là loài vãng lai hoặc di trú trong mùa không sinh sản hiếm gặp ở các VCQT phía tây tỉnh Đăk Lăk.

	Kền kền xám
Aegypius monachus
	A1
	Không có ghi nhận chắc chắn nào về loài này ở Việt Nam, tuy nhiên có thể loài này có phân bố ở dạng vãng lai hoặc trú đông hiếm gặp3. Gần như chắc chắn không vùng nào ở Việt Nam có một quần thể đáng kể của loài.

	Diều bụng trắng 

Circus macrourus
	A1
	Không có ghi nhận chắc chắn nào về loài này ở Việt Nam, tuy nhiên chúng có thể là loài vãng lai đến vùng đông bắc Việt Nam. Loài này có lẽ không tồn tại với số lượng đáng kể ở bất cứ vùng nào tại Việt Nam.

	Đại bàng đen
Aquila clanga
	A1
	Đây là loài hiếm gặp trên đường di cư qua miền Bắc Việt Nam với một số ghi nhận chắc chắn trong thời gian gần đây trong đó có ghi nhận tại VCQT Fan Si Pan (VN057). Loài này còn là loài trú đông hiếm gặp ở đồng bằng sông Cửu Long, đã từng được ghi nhận với số lượng rất nhỏ ở các VCQT U Minh Thượng và Tràm Chim (VN004 và VN006). Tuy nhiên, cả hai khu này đều không có một quần thể đáng kể của loài.

	Đại bàng đầu nâu
A. heliaca
	A1
	Đây là loài trú đông rất hiếm gặp ở đông bắc Việt Nam với một vài ghi nhận ở các VCQT Thái Thụy, Tam Đảo và Cúc Phương (VN014, VN032 và VN034). Tuy nhiên, các vùng này đều không có một quần thể đáng kể của loài.

	Cò lạo xám
Mycteria cinerea
	A1
	Loài này đã từng phân bố và có thể cả sinh sản ở đồng bằng sông Cửu Long3. Tuy nhiên, không có ghi nhận khẳng định nào về loài này trong thời gian gần đây, và nếu có ghi nhận nào đó thì có lẽ cùng chỉ là ở tình trạng loài vãng lai3.

	Già đẫy lớn
Leptoptilos dubius
	A1
	Ghi nhận được khẳng định gần đây nhất về loài này là một cá thể được quan sát ở VCQT Tràm Chim (VN006) vào năm 19923. Tuy nhiên, loài này có thể vẫn còn ở dạng di trú trong mùa không sinh sản nhưng rất hiếm. Loài này có lẽ không tồn tại với số lượng đáng kể ở bất cứ vùng nào.

	Đuôi cụt bụng đỏ

Pitta nympha
	A1, A3
	Đây là loài di cư qua Việt Nam với rất nhiều ghi nhận khẳng định trong đó có tại các VCQT Xuân Thủy, Tam Đảo và Nam Cát Tiên (VN017, VN032 và VN053)3. Tuy nhiên, các vùng này đều không có một quần thể đáng kể của loài

	Phường chèo gáy xám
Pericrocotus cantonensis
	A3
	Đấy là loài trú đông không phổ biến ở vùng Đông Nam á8. Tuy trước đây đã từng có một số ghi nhận về loài này ở miền Trung và Nam Việt Nam3, hiện nay không có vùng nào khẳng định có một quần thể đáng kể của loài. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ phần nào phản ánh việc thiếu các điều tra điểu học, nhâts là ở các vùng rừng trên đất thấp miền Nam Việt Nam

	Thiên đường đuôi đen
Terpsiphone atrocaudata
	A1
	Đây là loài di cư hiếm gặp ở Việt Nam với một số ghi nhận gần đây ở nhiều vùng trong đó có các VCQT Nghĩa Hưng và Fan Si Pan (VN012 và VN057). Không có vẻ có vùng nào thường xuyên có một số lượng đáng kể của loài.

	Sáo đất mỏ to
Zoothera rubrocanus
	A3
	Loài này đã từng có ghi nhận tại VCQT Fan Si Pan (VN057), nhưng không có ghi nhận chắc chắn nào trong thời gian gần đây3. Tuy nhiên, có thể loài này vẫn phân bố đâu đó trong dãy Hoàng Liên Sơn.

	Hoét Trung Quốc
Turdus mupinensis
	A3
	Đây là loài vãng lai ở đông bắc Việt Nam8, và không có vùng nào ở Việt nam thường xuyên có một số lượng đáng kể của loài này.

	Oanh đuôi nhọn lưng vàng 

Tarsiger chrysaeus
	A3
	Đã từng có ghi nhận về loài này ở đông bắc Việt Nam nhưng không có ghi nhận nào được khẳng định trong thời gian gần đây10. Có thể loài này vẫn phân bố ở một số vùng nào đó trong dãy Hoàng Liên Sơn chưa được điều tra về điểu học.

	Sẻ bụi lưng xanh 

Saxicola jerdoni
	A3
	Đã từng có ghi nhận về loài này ở miền Bắc Việt Nam7 nhưng không có ghi nhận nào được khẳng định trong thời gian gần đây3. Có thể loài này vẫn phân bố ở một số vùng ở miền Bắc Việt Nam, nhất là các sinh cảnh không có rừng, nơi hầu như chưa được chú ý đến trong các điều tra về điểu học.

	Chích đấu nhọn Mãn Châu
Acrocephalus tangorum
	A1
	Loài này đã được ghi nhận ở một số vùng tại Việt Nam, trong đó có VCQT Xuân Thủy (VN017) nhưng không có vùng nào thường xuyên có một số lượng đáng kể của loài. Tuy nhiên, do loài này có thói quen lẩn lút và có hình thái tương tự với các loài gần gũi về phân loại khác, rất có thể chúng đã bị bỏ qua không được ghi nhận ở nhiều vùng1.

	Chích đuôi dài 

Graminicola bengalensis
	A1, A3
	Loài này trước đây đã từng định cư ở miền Bắc Việt Nam11. Tuy nhiên, không có ghi nhận chắc chắn nào trong thời gian gần đây.

	Di má trắng
Lonchura oryzivora
	A3
	Loài này đã từng được ghi nhận ở miền Trung và Nam Việt Nam8. Hiện trạng của loài này ở Việt Nam hiện nay không rõ, đặc biệt do chúng phân bố ở các sinh cảnh nhân tạo, nơi hầu như chưa được chú ý đến trong các điều tra về điểu học.


Các taxon trong các phân hạng thứ cấp. Có ba taxon phân hạng S1, tám taxon phân hạng S2, năm taxon phân hạng S3 và năm taxon phân hạng S4 được liệt kê có phân bố ở Việt Nam được liệt kê trong Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004 không được khẳng định có phân bố ở bất cứ VCQT nào (Bảng 18). Một vài taxon trong số đó có thể không còn tồn tại ở Việt Nam, trong khi một số loài chỉ phân bố ở Việt Nam nhưng tại các vùng không được công nhận là VCQT. Trong các taxon được liệt kê trong Bảng 16, Vượn đen tuyền Hylobates concolor được coi là một loài duy nhất trong Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004 lại được một số các tác giả tách thành hai loài12. Trong khi loài phía tây được xác định có phân bố ở 3 VCQT, thi loài phía đông chỉ được phát hiện ở hai vùng tại Việt Nam, cả hai vùng này đều không phải là VCQT.

Liên quan đến các loài trong phân hạng thứ cấp, thiếu sót lớn nhất của mạng lưới các VCQT là các vùng rừng ở đông bắc Việt Nam là nơi quan trọng cho việc bảo tồn Voọc đen má trắng Trachypithecus francoisi francoisi, Voọc đầu vàng T. poliocephalus poliocephalus, Thông lá ngắn Pseudotsuga brevifolia, Tùng có ngấn Cupressus torulosa và Hươu xạ Moschus berezovskii. Một số vùng rừng ở đông bắc Việt Nam rất có thể đáp ứng tiêu chí VCQT, tuy nhiên vẫn chưa được công nhận, có thể phần nào phản ánh việc thiếu các điều tra điểu học ở khu vực này. Do đó, các vùng rừng ở đông bắc Việt Nam cần được xác định là ưu tiêu cho các điều tra sắp tới để xác định thêm các VCQT nhằm mục đích tăng số lượng các nhóm phân loại khác được quan tâm đến trong mạng lưới VCQT.
Bảng 18: Các loài trong phân hạng S1, S2, S3 và S4 không khẳng định phân bố ở bất cứ VCQT nào

	Taxon
	Tiêu chí VCQT
	Ghi chú

	Voọc đen má trắng
Trachypithecus francoisi francoisi
	S1
	Taxon này phân bố trong những quần thể nhỏ bị chia cắt ở đông bắc Việt Nam. Một số nơi vẫn còn có taxon này phân bố như Vườn Quốc gia Ba Bể, không được cho rằng đáp ứng tiêu chí VCQT. Tuy nhiên, có ghi nhận chưa được kiểm chứng ở các VCQT Bản Bung, Sinh Long và Bản Thị - Xuân Lạc (VN027, VN028 và VN029), ít nhất một trong số đó phải còn một quần thể của taxon này.

	Voọc đen tuyền

T. f. ebenus
	S1
	Dạng có bộ lông đen tuyền được ghi nhận ở VCQT Phong Nha (VN039) được một số tác giả tách làm phân loài Voọc đen tuyền13. Tuy nhiên, tính chính xác phân loại của dạng này chưa được xác định, và do đó, phân bố của Voọc đen tuyền trong mạng lưới các VCQT cũng nên được coi là chưa khẳng định.

	Voọc đầu vàng

T. poliocephalus poliocephalus
	S1
	Vùng phân bố toàn cầu của là Vườn Quốc gia Cát Bà là nơi không được xác định là một VCQT.

	Rùa Batagu

Batagur baska
	S2
	Không có ghi nhận chắc chắn nào về loài này trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Loài này trước đây đã từng phân bố ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng đến nay có lẽ đã tuyệt chủng cục bộ ở vùng này14.

	Rùa đất lớn

Heosemys grandis
	S2
	Phân bố của loài này hiện đã bị thu hẹp ở Việt Nam do hậu quả của việc khai thác quá mức và mất sinh cảnh. Có một số ghi nhận chưa được kiểm chứng về loài này ở các VCQT Chư Prông và Nam Cát Tiên (VN023 và VN053).

	Rùa Trung Bộ

Mauremys annamensis
	S2
	Vùng phân bố toàn cầu của loài này chỉ giới hạn trong một diện tích nhỏ ở miền Trung Việt Nam14. Thông tin về loài này rất ít được biết đến nhưng chắc chắn chúng bị thu hẹp thành những quần thể nhỏ do hậu quả của việc khai thác quá mức và mất sinh cảnh.

	Rùa núi nâu

Manouria emys
	S2
	Chưa rõ tình trạng chính xác về loài này do trong tài liệu Hướng dẫn định loại rùa Thái Lan, Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia là có phân bố ở Việt Nam14.

	Giải

Pelochelys cantorii
	S2
	Trước đây đã từng có nhiều ghi nhận về loài này ở các vùng đất thấp của Việt Nam, đến nay có thể đã tuyệt chủng trong vùng phân bố tự nhiên ở Việt Nam14.

	Ba ba ?

Rafetus swinhoei
	S2
	Một dạng (form) ba ba Rafetus sp. phân bố ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, độ chính xác về phân loại của loài này chưa rõ do một số tác giả chưa đồng ý chúng là loài R. swinhoei. Không thấy dạng này phân bố ở một VCQT nào.

	Đồi mồi dứa
Chelonia mydas
	S2
	Không VCQT nào ở Việt Nam có sinh cảnh làm tổ phù hợp với loài rùa biển này.

	Đồi mồi

Eretmochelys imbricata
	S2
	Không VCQT nào ở Việt Nam có sinh cảnh làm tổ phù hợp với loài rùa biển này.

	Pinus fenzeliana
	S3
	Chưa rõ tình trạng chính xác của loài này do theo Flore du Cambodge, du Laos et du Việt Nam không liệt kê loài này có phân bố ở Việt Nam.

	Pseudotsuga brevifolia
	S3
	Loài này phân bố ở một số vùng thuộc đông bắc Việt Nam, trong đó có khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và Thang Hen16,17, cả hai khu này đều không được xác định là VCQT.

	Keteleeria fortunei
	S3
	Chưa rõ tình trạng chính xác của loài này do theo Flore du Cambodge, du Laos et du Việt Nam không liệt kê loài này có phân bố ở Việt Nam.

	Cunninghamia konishii
	S3
	Loài này chỉ có ghi nhận ở hai vùng tại Việt Nam là các khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Xuân Liên, cả hai đều không được xác định là VCQT.

	Cupressus torulosa
	S3
	Loài này phân bố rất giới hạn ở Việt Nam15. Chỉ có một ghi nhận không chắc chắn ở VCQT Du Già (VN055).

	Lợn rừng Trường Sơn

Sus bucculentus
	S4
	Có rất ít ghi nhận về taxon mới được tái phát hiện ở Việt Nam này, có lẽ là do khó xác định các ghi nhận Sus sp. là loài. Có một ghi nhận không chắc chắn ở VCQT Pù Mát (VN042)20, và loài này có vẻ còn phân bố ở nhiều vùng khác của Việt Nam nhưng đến nay chưa được ghi nhận.

	Hươu xạ

Moschus berezovskii
	S4
	Loài này phân bố ở một vài vùng phía đông bắc Việt Nam, các điểm này đều không xác định là VCQT.

	Hươu vàng
Axis porcinus annamiticus
	S4
	Taxon này đã bị suy giảm nghiêm trọng ở Đông Dương và hiện nay không có vùng nào khẳng định được là chúng còn phân bố. Tuy nhiên, có một ghi nhận chưa chắc chắn tại VCQT Kon Ja Răng (VN025)22.

	Bò xám

Bos sauveli
	S4
	Không có ghi nhận chắc chắn nào về loài này trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Nếu như bị chưa tuyệt chủng trên toàn cầu thì loài này gần như chắc chắn đã tuyệt chủng ở mức quốc gia23.

	Trâu rừng

Bubalus arnee
	S4
	Không có ghi nhận chắc chắn nào về loài này trong thời gian gần đây ở Việt Nam, loài này có lẽ đã tuyệt chủng cục bộ23.


3.4 Các mối đe dọa đến đa dạng sinh học và các hoạt động bảo tồn

Các mối đe dọa. Các mối đe dọa chính đối với tính đa dạng sinh học của các VCQT ở Việt Nam được chia thành 20 nhóm chính (Hình 2). Mối đe dọa phổ biến nhất trong mạng lưới các VCQT là săn bắn được xác định là tồn tại ở tất cả 56 VCQT (89%) và ở mức độ nghiêm trọng ở 20 VCQT (30%). Nguyên nhân sâu xa gây ra hiện tượng săn bắn là truyền thống sử dụng tài nguyên thiên nhiên của nhiều cộng cồng, việc làm đường thông thương kéo theo của sức ép của thị trường bên ngoài đến các  các vùng sâu vùng xa, và việc tăng nhu cầu buôn bán động vật hoang dã. Các loài mà thị tường động vật hoang dã có nhu cầu cao như rùa, gấu và tê tê, bị đe dọa nặng nề hơn so với các loài chỉ bị săn bắn cho nhu cầu tại chỗ như lợn rừng, hoẵng. Các loài chim đặc biệt bị đe dọa bởi hoạt động săn bắn là các loài có kích thước cơ thể lớn, các loài sống thành đàn như các loài niệc, cu xanh; các loài kiếm ăn trên mặt đất dễ bị bắt bằng bẫy như các loài thuộc bộ gà; và các loài dễ bị buôn bán như các loài sáo hay vẹt.

Mối đe dọa phổ biến thứ hai đối với tính đa dạng sinh học của mạng lưới các VCQT là khai thác chọn gỗ củi được xác định là vấn đề ở 45 VCQT tương đương 71% tổng số. Tuy nhiên, khai thác chọn gỗ củi không bị xác định là nghiêm trọng ở bất cứ VCQT nào, minh họa thực thế là hoạt động này có xu hướng gây ra xuống cấp sinh cảnh chứ không gây ra mất sinh cảnh; tuy nhiên nó có thể tạo điều kiện làm mất sinh cảnh, ví dụ, qua việc làm tăng nguy cơ cháy rừng. Mối đe dọa phổ biến nhất tiếp theo là thâm canh và mở rộng sản xuất nông nghiệp, ở đây bao gồm cả việc mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp. Mối đe dọa này được xác định ở 43 VCQT (67%) và nghiêm trọng ở 5 VCQT (8%). Các VCQT bị đe dọa nhiều nhất bởi hoạt động mở rộng thâm canh nông nghiệp là Hà Tiên, Kiên Lương và Láng Sen (VN003, VN005 và VN007); các VCQT này còn có những diện tích trảng cỏ ngập nước theo mùa rộng lớn hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc cải tạo thành đất canh tác nông nghiệp.

Phát triển cở sở hạ tầng và xây dựng đê bao, kè đập, kênh mương được xác định là mối đe dọa đến tính đa dạng sinh học ở 27 VCQT, tương đương với 43% tổng số. Mối đe dọa này đặc biệt nghiêm trọng không chỉ do việc xây dựng đường xá, đập nước và các cơ sở hạ tầng khác trực tiếp làm mất sinh cảnh mà còn vì chúng tạo điều kiện cho dân xâm nhập vào và lập khu dân cư mới ở các vùng rừng, kết quả là làm tăng sức ép lên tài nguyên thiên nhiên.

Đối với các VCQT là đất ngập nước, ngoài các mối đe dọa do săn bắn và thâm canh nông nghiệp, các mối đe dọa phổ biến nhất là trồng rừng ngập mặn: 13 VCQT (21%), nuôi trồng/đánh bắt thủy hải sản: 21 VCQT (33%) và các hoạt động gây nhiễu loạn các bầy chim: 21 VCQT (33%). Việc trồng rừng ngập mặn lên các bãi bùi gian triều đang bồi lấn và phát triển nuôi trồng thủy sản là mối đe dọa chính đối với nhiều VCQT ven biển do các hoạt động này làm mất đi sinh cảnh phù hợp cho các loài chim nước di cư.

Hình 2: Các mối đe dọa đối với các VCQT ở Việt Nam
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Các hoạt động bảo tồn. Theo Sách thông tin các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam24, 28 trong số các VCQT ở Việt Nam (44%) có một phần hay toàn bộ diện tích nằm trong các khu bảo vệ. Đối với các VCQT còn lại, 18 vùng có một phần hay toàn bộ diện tích nằm trong các khu đề xuất bảo vệ. Về mặt diện tích, 850.784 ha (51%) trong mạng lưới các VCQT của Việt Nam nằm trong các khu bảo vệ đã đã được Nhà nước chính thức công nhận, và thêm 465.670 ha (28%) nằm trong các diện tích đề xuất bảo vệ. Do đó, việc đề xuất mở rộng hệ thống khu bảo vệ quốc gia để bao gồm các vùng này đang đợi Chính phủ quyết định, cùng với việc tăng cương thực thi quy chế quản lý khu bảo vệ sẽ bảo vệ được tỷ lệ lớn mạng lưới các VCQT của Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn một phần đáng kể của mạng lưới các VCQT chưa được nằm trong các khu bảo vệ và các khu đề xuất bảo vệ. Đối với một số khu trong số này, có thể tìm kiếm một cách tiếp cận thay thế nào khác để bảo tồn đa dạng sinh học chứ không nhất thiết phải thành lập khu bảo vệ. Các cách tiếp cận này có thể là việc quản lý rừng bền vững ở các vùng rừng sản xuất và các hình thức bảo tồn trên cơ sở cộng đồng.

Ngoài các khảo sát đa dạng sinh học và xây dựng nghiên cứu khả thi, đến nay đã có những hoạt động bảo tồn thực tế được tiến hành ở 41 VCQT của Việt Nam (65%). Trong số 22 vùng còn lại, một số đang thuộc sự quản lý của các ban quản lý rừng phòng hộ như các VCQT Bãi Bồi và Phước Bình (VN001 và VN038), trong khi một số khác đang thuộc sự quản lý của các lâm trường như các VCQT Trường Sơn, Ya Lôp và Kon Plông (VN041, VN047 và VN049). Tuy việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và cải tạo sinh cảnh tự nhiên ở các vùng này đều được kiểm soát ở mức độ nào đó, nhưng mục tiêu quản lý của các vùng này không phải luôn phù hới với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong các phiếu thông tin đều có trình bày kiến nghị quản lý cho từng VCQT. Kiến nghị nghị quản lý chung nhất đối với hầu hết các VCQT là cần kiểm soát săn bắn, được đề xuất ở 37 VCQT (59%). Điều này phản ánh sức ép săn bắn là mối đe dọa nghiêm trọng và phổ biến nhất ở các VCQT. Việc thực hiện các hoạt động nhận thức môi trường được đề xuất ở 27 VCQT (43%), tăng cương thực hiện quy chế quản lý khu bảo vệ được đề xuất ở 25 VCQT (40%) và tiến hành nghiên cứu thêm, bao gồm cả giám sát môi trường, được đề xuất ở 22 VCQT (35%). Tại các VCQT là đất ngập nước, có thêm hai kiến nghị khác thường được đề xuất là: kiểm soát việc mở rộng và thâm canh nuôi trồng thủy sản (tại 10 VCQT) và ngăn chặn việc trồng rừng ngập mặn lên các sinh cảnh tự nhiên (tại tám VCQT). Cuối cùng, tiến hành Đánh giá Tác động Môi trường cho các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng được đề xuất với 12 VCQT (19%) phản ánh mối đe dọa do phát triển cơ sở hạ tầng gây ra với số lớn các VCQT.

Việc bảo tồn tối ưu đối với mạng lưới các VCQT ở Việt Nam đòi hỏi cần có những nỗ lực lồng ghép của tất cả các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, trong đó có các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương và các cộng đồng, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và các tổ chức Phi Chính phủ. Mở rộng và củng cố hệ thống các khu bảo vệ quốc gia cũng góp phần bảo vệ phần lớn các VCQT. Tuy nhiên, cần phải tiến hành thêm hàng loạt các hoạt động bổ sung trong đó có việc tạo sự ủng hộ của các bên liên quan với việc bảo tồn các VCQT, các mục tiêu bảo tồn phải được đưa vào công tác quy hoạch đối với các hình thức sử dụng đất như rừng bảo vệ và rừng sản xuất, và xây dựng những hoạt động bảo tồn có tính chất đổi mới trên cơ sở cộng đồng. Quan trọng nhất, mục tiêu bảo tồn mạng lưới các VCQT phải được lồng ghép tốt vào lĩnh vực kinh tế khác nhau, đặc biệt là nông nghiệp, thủy sản và cơ sở hạ tầng, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các kế hoạch phát triển không phù hợp có thể đe dọa phá hỏng các nỗ lực bảo tồn ở các vùng.
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		VN001		Bai Boi		Ca Mau		2		0 đến 9		3

		VN002		Dat Mui		Ca Mau		2		10 đến 99		0

		VN003		Ha Tien		Kien Giang		2		100 đến 999		1

		VN004		U Minh Thuong		Kien Giang		127		1.000 đến 9.999		13

		VN005		Kien Luong		Kien Giang		2,200		10.000 đến 99.999		45

		VN006		Tram Chim		Dong Thap		3,000		hơn 100.000		1

		VN007		Lang Sen		Long An		3,280

		VN008		Bac Lieu Bird Sanctuary		Bac Lieu		4,388

		VN009		Tra Cu Bird Sanctuary		Tra Vinh		5,000

		VN010		Chua Hang Bird Sanctuary		Tra Vinh		5,000

		VN011		Ca Mau Bird Sanctuary		Ca Mau		5,000

		VN012		Nghia Hung		Nam Dinh		5,525

		VN013		Tien Hai		Thai Binh		6,000

		VN014		Thai Thuy		Thai Binh		6,981

		VN015		Tien Lang		Hai Phong		7,588

		VN016		An Hai		Hai Phong		7,600

		VN017		Xuan Thuy		Nam Dinh		7,624

		VN018		Che Tao		Yen Bai		10,000

		VN019		Ke Go		Ha Tinh		10,000

		VN020		Kon Ka Kinh		Gia Lai		10,000

		VN021		Phong Dien		Thua Thien Hue		12,000

		VN022		Vu Quang		Ha Tinh		12,500

		VN023		Chu Prong		Gia Lai		13,000

		VN024		A Yun Pa		Gia Lai		13,696

		VN025		Kon Cha Rang		Gia Lai		15,000

		VN026		Bach Ma		Thua Thien Hue		15,000

		VN027		Ban Bung		Tuyen Quang		15,900

		VN028		Sinh Long		Tuyen Quang		16,000

		VN029		Ban Thi-Xuan Lac		Bac Kan		16,754

		VN030		Chu Yang Sin		Dak Lak		20,000

		VN031		Dakrong		Quang Tri		22,031

		VN032		Tam Dao		Vinh Phu, Thai Nguyen and Tuyen Quang		22,200

		VN033		Ea So		Dak Lak		22,918

		VN034		Cuc Phuong		Ninh Binh; Hoa Binh and Thanh Hoa		23,524

		VN035		Khe Net		Quang Binh		23,597

		VN036		Bi Doup		Lam Dong		24,293

		VN037		Lang Bian		Lam Dong		24,801

		VN038		Phuoc Binh		Ninh Thuan		27,800

		VN039		Phong Nha		Quang Binh		28,000

		VN040		Ke Bang		Quang Binh		29,763

		VN041		Truong Son		Quang Binh		30,000

		VN042		Pu Mat		Nghe An		30,000

		VN043		Ngoc Linh		Kon Tum and Quang Nam		30,635

		VN044		Yok Don		Dak Lak		36,883

		VN045		Dak Dam		Dak Lak		38,302

		VN046		Lo Xo		Kon Tum and Quang Nam		40,344

		VN047		Ya Lop		Dak Lak		40,526

		VN048		Tuyen Lam		Lam Dong		41,132

		VN049		Kon Plong		Kon Tum		41,548

		VN050		Chu Mulanh		Dak Lak		41,710

		VN051		Can Gio		Ho Chi Minh City		44,268

		VN052		Cat Loc		Lam Dong		49,584

		VN053		Nam Cat Tien		Dong Nai		50,000

		VN054		Tay Con Linh		Ha Giang		50,104

		VN055		Du Gia		Ha Giang		54,563

		VN056		Cong Troi		Lam Dong		55,950

		VN057		Fa Si Pan		Lao Cai		58,200

		VN058		Van Ban		Lao Cai		59,278

		VN059		Lo Go Sa Mat		Tay Ninh		60,000

		VN060		Ha Nam		Quang Ninh		65,077

		VN061		Tra Co		Quang Ninh		75,740

		VN062		Binh Dai		Ben Tre		91,113

		VN063		Ba Tri		Ben Tre		106,813
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